Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 35:                                                                            Ngày soạn: 02 - 5 - 2018
                                                                                               Ngày dạy: Thứ hai ngày  07 -  5 - 2018.
              Buổi sáng:

                                          TiÕt 2 + 3:                  TẬP ĐỌC                            
ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 1 + 2 )
I. Mục đích yêu cầu :
- HS đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài. Biết thay thế cụm từ  Khi nào bằng các cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ. Biết ngắt đoạn văn đã cho thành câu rõ ý. Tìm được vài từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ, đặt được câu với từ chỉ màu sắc đó. 
- Rèn KN đọc thành tiếng, KN đọc hiểu; KN sử dụng các cụm từ : Khi nào, bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ. KN dùng từ đặt câu; KN sử dụng dấu chấm.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Phiếu viết tên các bài tập đọc đã học trong SGK Tiếng Việt 2 - tập 2 ( từ tuần 28 đến tuần 34 ). Bảng phụ viết ND BT 3 ( tiết 1 ), bài tập 2, 4 ( tiết 2 ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2 
III. Các Hoạt Động dạy học:             
Tiết 2:

* HĐ 1: Ôn luyện, kiểm tra Tập đọc.
- GV dùng phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học, từng HS lên bốc thăm chọn bài TĐ, xem lại bài 2, 3 phút, sau đó đọc bài theo yêu cầu trong phiếu đã chỉ định.

( Yêu cầu: đọc rõ ràng, rành mạch, phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút )

- GV nêu câu hỏi về ND bài đọc, HS trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá.

* HĐ 2: Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ " Khi nào ?" ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ ).

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK - 141 ).
- 1 HS đọc đề bài. Lớp đọc thầm. GV kết hợp ghi bảng các câu hỏi.
- HS tự làm bài vào vở BT.

- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.
- Lớp nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng: 

a)  Bao giờ ( lúc nào, tháng mấy, mấy giờ ) bạn về quê thăm ông bà nội ?

b) Tháng mấy ( bao giờ, lúc nào, mấy giờ ) các bạn được đón tết trung thu ?
c) Mấy giờ ( bao giờ, lúc nào ) bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?
- Củng cố cách đặt câu hỏi có cụm từ " Khi nào ?" ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ ).

* HĐ 3: Luyện tập sử dụng dấu chấm.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK - 141 ).
- HS đọc yêu cầu của bài ( đọc cả đoạn văn không nghỉ hơi ), Cả lớp đọc thầm lại.
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn đoạn văn lên bảng và giải thích rõ yêu cầu của bài: phải ngắt đoạn đã cho thành 5 câu. Sau đó viết lại cho đúng chính tả.
- HS làm bài vào vở BT. 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài, GV nhận chốt lời giải đúng:
       Bố mẹ đi vắng. ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ em. Em buồn ngủ. Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.
- Củng cố cách dùng dấu chấm.
Tiết 3:
* HĐ 4: Ôn từ ngữ chỉ đặc điểm. 
GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2, 3 ( SGK - 141 ).

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả đoạn thơ - Cả lớp đọc thầm.
- GV kết hợp gắn bảng phụ ghi sẵn đoạn thơ lên bảng.
- HS suy nghĩ, tìm và gạch chân dưới các từ ngữ chỉ màu sắc đó trong vở BT.

- 1 HS lên bảng gạch chân dưới các từ chỉ màu sắc ( trên bảng phụ ).
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những từ ngữ đúng: xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.
+ Bài 3: - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở BT: đặt câu với mỗi từ vừa tìm được ở bài tập 2.

- HS tiếp nối nhau đọc câu văn vừa đặt.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những câu đúng.
- Củng cố vốn từ ngữ chỉ màu sắc.

* HĐ 5: Luyện tập đặt câu hỏi có cụm từ khi nào ?

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 4. ( SGK - 141).

- 1 HS đọc yêu cầu của bài và 4 câu văn ( SGK ). 
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn lên bảng + HDHS: Tìm các cụm từ trả lời cho câu hỏi Khi nào ? trong từng câu. Sau đó HDHS thay các cụm từ đó bằng cụm từ Khi nào ? ( có thể đặt trước hoặc sau bộ phận câu còn lại ). 
- HS làm bài vào vở BT. 1 HS lên bảng làm bài. 
- GV, lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
a) Khi nào trời rét cóng tay ? /  Trời rét cóng tay khi nào ?
b) Khi nào luỹ tre đẹp như tranh vẽ ? / Luỹ tre đẹp như tranh vẽ khi nào ?
c) Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú ? / Cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú khi nào ?

d) Khi nào các bạn thường về thăm ông bà ? / Các bạn thường về thăm ông bà khi nào ?
. Củng cố cách đặt câu hỏi với cụm từ khi nào ?

* HĐ 6: Củng cố, dặn dò.     
- Củng cố, khắc sâu KT về từ chỉ đặc điểm; cách đặt và TLCH có cụm từ khi nào, cách sử dụng dấu chấm.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS đọc ôn lại các bài tập đọc và bài HTL. Ghi nhớ cách đặt câu hỏi có cụm từ khi nào, cách sử dụng dấu chấm.

                                        Tiết 4:
                    Toán
T.171: luyện tập chung
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- HS biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000; thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 và biết xem đồng hồ.
- Rèn KN đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000; KN thực hành cộng, trừ có nhớ và xem đồng hồ.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: 

- Mô hình đồng hồ ( BT 4 - SGK ); Hình vẽ mẫu ( BT 5 - SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ1: Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.178; 179 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS  tự ghi các số vào vở. Một số HS tiếp nối nhau đọc KQ.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại các số đúng.
- Củng cố về đọc, viết các số trong phạm vi 1000.

+ Bài 2: - HS tự làm, 2 HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng. 
- Củng cố về so sánh các số trong phạm vi 1000.

+ Bài 3: - GV giải thích yêu cầu của bài.
- HS vận dụng bảng cộng, trừ đã học, tự làm bài: ghi phép tính và KQ tính vào vở.
- 2 HS lên bảng làm bài ( ghi phép tính và KQ ).

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố về cộng, trừ trong bảng.

+ Bài 4: - HS nhìn hình vẽ trong SGK rồi trả lời.

- Củng cố cho HS cách xem đồng hồ.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Củng cố, khắc sâu KT về đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000; bảng cộng, trừ có nhớ và thực hành xem đồng hồ, vẽ hình.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ cách đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000; bảng cộng, trừ có nhớ và xem đồng hồ, vẽ hình.
                                        

                      Buổi chiều:   
                                             Tiết 1:                    Tiếng việt (*)
          ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 3 )

I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút ); hiểu ý chính của đoạn, ND của bài; Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ  ở đâu ?; đặt đúng dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn. 

- Rèn luyện KN đặt và TL CH có cụm từ ở đâu ?; KN sử dụng dấu chấm hỏi, dấu phẩy.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Phiếu ghi tên các bài TĐ trong SGK T.Việt 2 - tập 2. Bảng phụ viết sẵn đoạn văn ở BT 3.

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.
III. các hoạt động dạy học:      

* H§ 1: Ôn luyện, kiểm tra Tập đọc.
- Thực hiện tương tự như tiết 1, 2.

* HĐ 2: Luyện tập đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu ?

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK - 142 ):

- 1 HS đọc yêu cầu của bài và 4 câu văn, cả lớp đọc thầm lại.
- GV gợi ý cách làm bài: Tìm bộ phận câu TL cho câu hỏi ở đâu ? trong mỗi câu văn, sau đó thay bộ phận đó bằng cụm từ ở đâu ? - đặt sau bộ phận câu còn lại.

- HS suy nghĩ, tự làm bài vào vở BT.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc kết quả làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

a) Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu ?
b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu ?

c) Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?

d) Một chú bé đang say mê thổi sáo ở đâu ?

. Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu ?. 

* HĐ 3: Luyện tập sử dụng dấu chấm hỏi, dấu phẩy.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK ):

- HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả đoạn văn - Cả lớp đọc thầm.

- GV kết hợp gắn bảng phụ ghi sẵn đoạn văn lên bảng.

- HS suy nghĩ, tự làm bài vào vở BT: chép lại đoạn văn rồi điền dấu chấm hỏi, hay dấu phẩy vào chỗ có ô trống trong truyện vui đã cho - 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

     Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn:

     - Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào ?

     Chiến đáp:

     - Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ? 

. Củng cố cho HS cách dùng dấu chấm hỏi, dấu phẩy.  

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.

- Củng cố, khắc sâu cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ  ở đâu ?; cách sử dụng dấu chấm hỏi, dấu phẩy. 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục ôn luyện các bài TĐ đã học, ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ  ở đâu ?; cách sử dụng dấu chấm hỏi, dấu phẩy. 


                                      Tiết 2:                    Tiếng việt (*)              
ôn tập:  kể ngắn về người thân
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết kể về nghề nghiệp của một người thân theo các câu hỏi gợi ý; Biết viết lại được những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn đơn giản, chân thật. 

- Rèn kĩ năng nói, viết kể ngắn về người thân.

- GDHS tình cảm yêu quý những người thân.

II. chuẩn bị: 
- Bảng phụ ghi sẵn các câu hỏi gợi ý.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập kể về người thân.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập sau:
Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em ( bố, mẹ, chú hoặc dì, ... ) theo các câu hỏi gợi ý sau:
a) Bố ( mẹ, chú, dì, ... ) của em làm nghề gì ?

b) Hằng ngày, bố ( mẹ, chú, dì, ... ) làm những việc gì ?

c) Những việc ấy có ích như thế nào ?
- 1 HS đọc yêu cầu của bài và đọc các gợi ý. Cả lớp đọc thầm.

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài và nêu yêu cầu đối với HS: 

+ Kể tự nhiên theo 1 trong 2 cách: . Kể dựa sát theo từng câu hỏi gợi ý.

. Kể không dựa hoàn toàn vào các câu hỏi gợi ý ( có thể kể kĩ hơn. VD: nói về tình cảm với nghề nghiệp, sự tín nhiệm của người khác với người thân, ... )

+ Khi viết phải chú ý đặt câu đúng, sử dụng dấu chấm, dấu phẩy đúng chỗ, biết nối kết các câu thành bài văn.

- 4, 5 HS nói người thân của em chọn kể là ai.

- HS tự viết bài vào vở ( GV bao quát lớp, giúp đỡ những HS còn lúng túng ).

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết của mình.
- Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương một số bài viết tốt.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS liên hệ nói về tình cảm đối với người thân.

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS tiếp tục hoàn chỉnh bài viết ( những em chưa xong ).

                                       Tiết 3:                           Toán (*)                               
   ôn tập về hình học
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS  củng cố về nhận biết các hình đã học; Vẽ hình theo mẫu.

- Rèn luyện kĩ năng thực nhận biết về các hình và vẽ hình theo mẫu.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. Chuẩn bị: 

- Vở BT Toán 2 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán 2 - tập 2 - T.89 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS quan sát từng hình vẽ trong Vở BT Toán 2 - tập 2 - trang 89, rồi nối mỗi hình với tên gọi của nó.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc tên từng hình vẽ theo thứ tự.

- Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng ( thứ tự các hình theo từng cột ):

1 - Đường thẳng AB.                           5 - Hình vuông MNPQ.

2 - Đoạn thẳng AB.                             6 - Hình chữ nhật GHIK.

3 - Đường gấp khúc OPQR.                7 - Hình tứ giác ABCD.

4 - Hình tam giác ABC.
- GV củng cố về KN nhận dạng các hình đã học.
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK và gợi ý cho HS nhận dạng hình đã cho: Giống hình ngôi nhà có: . Mái - hình tam giác.

                             . Tường - hình chữ nhật.

                             . Cửa sổ - 2 hình vuông nhỏ.

HDHS có thể tô màu: Mái màu đỏ, tường màu vàng, cửa sổ màu xanh.

- HS tự vẽ vào vở. GV bao quát lớp, HD thêm cho những HS còn lúng túng.

- Củng cố cho HS về KN vẽ hình theo mẫu.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài, GV kết hợp vẽ hình lên bảng.

- HS tự  vẽ hình vào vở rồi kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình đã cho để được các hình theo yêu cầu. 2 HS lên bảng vẽ.

- Củng cố cho HS về KN vẽ và nhận biết các hình đã học.

+ Bài 4: - Tiến hành tương tự bài 3.

- HS quan sát hình vẽ rồi nêu miệng câu TL. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng:

a) Có 8 hình tam giác.

b) Có 3 hình chữ nhật.

- Củng cố cho HS về KN nhận biết về hình tam giác và hình chữ nhật.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ về đặc điểm các hình đã học.


                                                                       Ngày soạn: 02 - 5 - 2018
                                                                                  Ngày dạy: Thứ ba ngày  08 - 5 - 2018
                 Buổi sáng:
                                            Tiết 1:                  chính tả  
ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 4 )

I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; biết đáp lời chúc mừng theo tình huống cho trước; biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào ?.

- Rèn KN đọc thành tiếng, KN đọc hiểu; KN đáp lời chia vui và KN đặt và TLCH có cụm từ như thế nào ?
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Phiếu ghi tên các bài TĐ trong SGK T. Việt 2 - tập 2. 

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

* H§ 1: Ôn luyện, kiểm tra Tập đọc.
- Thực hiện tương tự như tiết 1, 2.

* HĐ 2: Luyện nói đáp lại lời chia vui.
. GV tổ chức, HDHS làm BT 2 ( SGK ).

- 1HS đọc đề bài.

- GV mời 3 HS thực hành làm mẫu theo tình huống ( a ): 2 HS đóng vai ông và bà tặng quà, nói lời chúc; 1 HS đóng vai cháu nói lời đáp. GV nhắc HS nói tự nhiên, ông và bà nói với thái độ vui vẻ, cháu đáp  lời lễ độ, thể hiện tình cảm biết ơn.

- Từng tốp HS thực hành. Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những HS biết đáp lời chúc mừng phù hợp với tình huống, thái độ lịch sự, có văn hóa.

. Củng cố cách đáp lời chia vui.

* HĐ 3: Luyện tập đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào ?
. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK ).

- 1 HS đọc yêu cầu và 3 câu văn.

- GV hỏi: Trong câu ( a ), từ nào trả lời cho câu hỏi có cụm từ như thế nào ? ( Lặc lè ). 

- 1 HS làm mẫu, đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho câu ( a )

     VD: Gấu đi như thế nào ? 
- HS tự làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài. 
. Củng cố cách đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào ?
* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- Củng cố cách đáp lời chia vui, cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào ?.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục ôn luyện các bài TĐ đã học, ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào ?; thực hành đáp lời chia vui phù hợp với tình huống. 

                                          Tiết 2:                   kể chuyện  
ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 5 )
I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài. Biết đáp lời khen ngợi theo tình huống cho trước; Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sao ? 

- Rèn luyện KN đọc, KN đáp lời khen ngợi, KN đặt và trả lời CH có cụm từ vì sao ?
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Phiếu ghi tên các bài TĐ trong SGK T. Việt 2 - tập 2. Bảng phụ viết sẵn các tình huống ở BT 2 và các câu văn ở BT 3 ( SGK ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

* H§ 1: Ôn luyện, kiểm tra Tập đọc.
- Thực hiện tương tự như tiết 1, 2.

* HĐ 2: Ôn cách đáp lời khen ngợi.
GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK - 142 ).

- 1 HS đọc yêu cầu và các tình huống trong bài, cả lớp đọc thầm lại.
- 1 cặp HS thực hành hỏi đáp làm mẫu tình huống ( a ). 

- GV lưu ý HS nói đáp tự nhiên không cần nói như​ SGK, nói lời phù hợp với tình huống.

- Từng cặp HS thực hành hỏi - đáp theo các tình huống a, b, c. Lớp nhận xét, bình chọn cặp nói đáp hay, phù hợp từng tình huống, lời đáp khiêm tốn có văn hóa.
- Củng cố cách đáp lời khen ngợi.

* HĐ 3: Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sao ?
- 1 HS đọc yêu cầu bài và 3 câu văn trong bài.

- GV gợi ý cách làm bài: Xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi " Vì sao ? " trong mỗi câu -> Thay bộ phận đó bằng cụm từ vì sao rồi đặt thêm dấu ? ở cuối câu.

- HS tự làm bài, đặt các câu theo yêu cầu vào vở bài tập. 
- Một số HS nối tiếp nhau đọc các câu đã đặt. Cả lớp nhận xét, chốt các câu đúng.

- Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sao ?.

* HĐ 4:  Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS tiếp tục ôn luyện các bài TĐ đã học, ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ  vì sao ?; cách đáp lời khen ngợi. 

                                         Tiết 3:                          Toán 

T.172: luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:
- HS thuộc bảng nhân, chia đã học để tính nhẩm. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; biết tính chu vi hình tam giác.
- Rèn KN vận dụng bảng nhân, chia đã học để tính nhẩm; KN thực hành làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 và tính chu vi hình tam giác.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức, HD HS các bài 1, 2, 3 ( SGK ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS tính nhẩm rồi nêu miệng kết quả. 
- HS nêu nhận xét về các phép tính và KQ ở cột 3 -> nêu nhận xét về tính chất giao hoán của phép nhân và mqh giữa phép nhân và phép chia.
- Củng cố KN tính nhẩm vận dụng các bảng nhân, chia đã học.
+ Bài 2: - HS đặt tính và tính vào vở. Một số HS làm trên bảng lớp.
- HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố về cộng, trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 100.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài, GV kết hợp vẽ hình tam giác lên bảng.
- HS nêu độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác. 

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 
- HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố cách tính chu vi hình tam giác.

+ Bài 4 ( HS làm thêm – nếu còn thời gian ):
- HS đọc, phân tích bài toán -> xác định dạng toán ( bài toán về nhiều hơn ) -> cách giải.

- HS tự giải rồi nêu miệng phép tính giải và KQ. 
- Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn, kèm đơn vị đo khối lượng.

+ Bài 5 (HS làm thêm – nếu còn thời gian ): 

- GV nhấn mạnh yêu cầu của bài: viết 2 số mà mỗi số có 3 chữ số giống nhau. 
- HS viết các số theo yêu cầu, đọc các số vừa viết được.

- GV nhận xét, chốt các số đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- Củng cố KN tính nhẩm vận dụng bảng nhân, chia đã học; KN thực hành làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 và tính chu vi hình tam giác.
- GV nhận xét tiết học, dặn HS tiếp tục ôn luyện KT để CB cho thi KS cuối năm.

                                                                                     Ngày soạn: 02 - 5 - 2018
                                                                                     Ngày dạy:  Thứ t​​ư ngày  09 - 5 - 2018.

                 Buổi sáng:
                                          Tiết 1:                       Tập đọc  

   ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 6 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài. Ôn luyện về cách đáp lời từ chối; cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì ?, cách dùng dấu chấm than, dấu phẩy.

- Rèn kĩ năng nói đáp lời từ chối; KN đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì, KN sử dụng dấu chấm than, dấu phẩy.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Phiếu viết tên các bài tập đọc có yêu cầu HTL trong sách TV 2, tập 2. Bảng phụ viết sẵn ND BT 4 ( SGK ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

* H§ 1: Ôn luyện, kiểm tra HTL. 
- Thực hiện tương tự như​ tiết 1.

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài, xem lại bài 2 - 3 phút, sau đó đọc bài theo yêu cầu trong phiếu đã chỉ định. - GV nhận xét, đánh giá.
* HĐ 2: Ôn cách đáp lời từ chối.  

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK ).

- 1 HS đọc đề bài, đọc cả 3 tình huống ( SGK ), cả lớp đọc thầm. 
- GV giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- GV nêu tình huống ( a ) và mời 1 cặp HS làm mẫu:

+ HS 1: nói lời đề nghị " Anh ơi, anh cho em đi xem lớp anh đá bóng với nhé ! "

+ HS 2 nói lời từ chối: " Em ở nhà làm cho hết bài tập đi. "

+ HS 1 đáp lại lời từ chối: " Em làm xong hết các bài tập rồi. Anh cho em đi nhé ! "/ ...

- Cả lớp và GV nhận xét, GV chốt lại cách đáp lời từ chối.

- Từng cặp HS thực hành nói, đáp lời từ chối theo các tình huống trong bài.
- Củng cố cách đáp lời từ chối.

* HĐ 3: Ôn tập đặt và trả lời câu hỏi để làm gì ?

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK ).

- 1 HS đọc yêu cầu và 3 câu văn trong bài.

- Cả lớp đọc thầm 3 câu văn, tìm trong từng câu cụm từ trả lời cho CH " Để làm gì ?", gạch dưới cụm từ đó trong vở BT.

- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.
- HS nhận xét, chốt KQ đúng:

a) Để người khác qua suối không bị ngã nữa, ...

b) ..... để an ủi sơn ca.

c) ..... để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng. 

- Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì ?
* HĐ 4: Ôn dấu chấm than, dấu phẩy. 
GV tổ chức, HDHS làm bài tập 4 ( SGK ).

- HS đọc yêu cầu của bài - Cả lớp đọc thầm mẩu chuyện vui trong SGK.

- GV kết hợp gắn bảng phụ ghi sẵn mẩu chuyện vui lên bảng và hỏi HS về tính gây cười trong mẩu chuyện vui đó.

- HS suy nghĩ, tự làm bài vào vở BT - 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

     Dũng rất hay nghịch bẩn nên ngày nào .... . Một hôm ở trường, thầy giáo ... với Dũng:

     - ồ ! Dạo này em chóng lớn quá !

     Dũng trả lời:

     - Thưa thầy, đó là vì ngày nào bố mẹ em cũng tưới cho em đấy ¹.

- Củng cố cho HS cách dùng dấu chấm than, dấu phẩy.  

* HĐ 5: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

- Dặn HS  đọc lại các bài tập đọc có yêu cầu HTL; ôn lại cách đặt và TL câu hỏi có cụm từ Để làm gì ?; Cách dùng dấu chấm than, dấu phẩy.

                                  
                                         Tiết 2:                       Tập viết  
ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 7 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài. Biết đáp lời an ủi theo tình huống cho trước; Dựa vào tranh, kể lại được câu chuyện đúng ý và đặt tên cho câu chuyện vừa kể.

- Rèn kĩ năng nói đáp lời an ủi, KN tổ chức các câu thành bài. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Phiếu viết tên các bài TĐ có yêu cầu HTL trong sách TV 2, tập 2. Tranh BT 3 ( SGK ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

* H§ 1: Ôn luyện, kiÓm tra HTL.

- Thực hiện tương tự như tiết 6.

* HĐ 2: Ôn cách đáp lời an ủi.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK ).

- 1 HS đọc đề bài, đọc cả 3 tình huống ( SGK ), cả lớp đọc thầm. 

- GV giải thích yêu cầu của bài.

- GV nêu tình huống ( a ) và mời 1 cặp HS làm mẫu:

+ HS 1: nói lời an ủi " Bạn đau lắm phải không ? ".
+ HS 2 nói đáp lời an ủi " Cảm ơn bạn. Mình cũng không đau lắm đâu. / ...
- Cả lớp và GV nhận xét, GV chốt lại cách đáp lời an ủi.

- Từng cặp HS thực hành nói, đáp lời an ủi theo các tình huống trong bài.
- Củng cố cách đáp lời an ủi.

* HĐ 3: Ôn luyện kể chuyện theo tranh.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK ).

- HS nêu yêu cầu của bài.

- GV HDHS thực hiện: quan sát lần lượt từng tranh, quan sát cả 4 tranh để hình dung được toàn bộ câu chuyện. Sau đó nói nội dung mỗi tranh bằng 1, 2 câu. Cuối cùng, nối các câu riêng lẻ đó thành bài văn rồi đặt tên cho bài văn ấy.

- HS suy nghĩ, làm bài. GV mời 3, 4 HS nói mẫu ND tranh 1.

- Cả lớp và GV nhận xét. GV lưu ý HS: Quan sát tranh, mỗi em có thể tạo nên những câu văn dài, ngắn khác nhau, ND cũng không hoàn toàn như nhau - từ đó tạo nên những bài văn khác nhau, đúng là những bài văn của riêng mình.

- HS tự làm bài vào vở BT. Nhiều HS nối tiếp nhau đọc bài viết. 
Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người viết bài văn hay - Tuyên dương. 

- Củng cố cách tổ chức các câu thành bài.
* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.
- Dặn HS luyện đọc lại các bài tập đọc HTL đã học; ôn cách đáp lời an ñi.


                                           Tiết 3:                           Toán      
T. 173: luyện tập chung
I. mục đích yêu cầu:

- HS biết xem đồng hồ; Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; cộng trừ không nhớ các số có 3 chữ số; Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính và biết tính  chu vi hình tam giác.

- Rèn luyện KN làm tính ( cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi chương trình Toán lớp 2 ); KN xem đồng hồ và tính chu vi hình tam giác.

- HS chủ động, tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị:

- Mô hình đồng hồ ( SGK - 180 ).  
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.180, 181 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS nhìn hình vẽ các mặt đồng hồ trong SGK để TL.
- Củng cố KN xem đồng hồ.

+ Bài 2: - HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố KN sắp xếp các số theo thứ tự xác định.

+ Bài 3 ( a ): - HS tự đặt tính rồi tính KQ vào vở, Một số HS lên bảng làm.

- Củng cố KN làm tính cộng, trừ  ( viết ).
+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài.

- HS nêu cách tính: Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải .
- HS tự làm bài vào vở, một số HS lên bảng làm.

- Củng cố cho HS kĩ năng tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính. 
+ Bài 5: - HS đọc yêu cầu của bài + nêu cách tính chu vi của hình tam giác.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN tính chu vi hình tam giác.
3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.
- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học.

                                       Tiết 4:                        đạo đức
Thực hành  kĩ năng cuối học kì 2 và cuối năm
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nắm chắc KT đã học; hiểu rõ vì sao cần phải lịch sự khi đến nhà người khác; biết giúp đỡ người khuyết tật và có ý thức bảo vệ loài vật có ích.

- Rèn KN thực hành các hành vi, cách ứng xử lịch sự, có văn hoá. 

- GDHS cách cư xử lịch sự khi đến nhà người khác; có hành vi đạo đức tốt, biết giúp đỡ người khuyết tật và bảo vệ loài vật có ích.

II. chuẩn bị:

- GV: Các tình huống và các câu hỏi cho HS trả lời, đóng vai.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Vì sao cần phải bảo vệ các loài vật có ích ?

-  Hãy nêu những việc cần làm để bảo vệ loài vật có ích.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố kiến thức.
+ Mục tiêu: HS nắm chắc các kiến thức đã học về cách cư xử lịch sự khi đến nhà người khác; ý thức giúp đỡ người khuyết tật và bảo vệ loài vật có ích.

+ Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi yêu cầu HS trả lời:

. Vì sao cần phải cư xử lịch sự khi đến nhà người khác ? 

. Hãy nêu những việc nên làm khi đến nhà người khác.

. Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật ?

. Nêu những việc em đã làm để giúp đỡ người khuyết tật.

. Vì sao cần phải bảo vệ những con vật có ích ?

. Hãy nêu những việc em đã làm để bảo vệ loài vật có ích.
- GV chốt KT.

* HĐ 2: Thực hành đóng vai.

+ Mục tiêu: HS  biết cách ứng xử phù hợp, biết tham gia bảo vệ loài vật có ích.

+ Cách tiến hành:

- GV nêu tình huống: Minh đang học bài thì Cường đến rủ đi bắn chim.
. Theo em bạn Minh cần ứng xử như thế nào trong tình huống đó ?

- HS thảo luận theo cặp để tìm cách ứng xử phù hợp và phân công đóng vai.

- Từng cặp HS lên đóng vai.

- Lớp nhận xét.

- GVKL: Trong tình huống đó, Minh khuyên Cường không nên bắn chim vì chim bắt sâu bảo vệ mùa màng và Minh tiếp tục học bài.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS biết nắm chắc kiến thức, xử lí tình huống tốt.

- Nhắc HS thực hiện tốt những điều đã học: Cần cư xử lịch sự khi đến nhà người khác; Cần quan tâm giúp đỡ người khuyết tật và Phải bảo vệ những loài vật có ích.

                                                                                     Ngày soạn:  03 - 5 - 2018
                                                                                    Ngày dạy: Thứ năm ngày  10 - 5 - 2018  
                                     Tiết 1:                           chính tả                            
ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 8 ) 
I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn luyện về từ trái nghĩa, về dấu chấm, dấu phẩy; về cách tổ chức câu thành bài.

- Rèn luyện KN nhận biết về từ trái nghĩa, KN sử dụng dấu chấm, dấu phẩy và cách tổ chức câu thành bài.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Phiếu ghi tên các bài TĐ có yêu cầu HTL; Bảng phụ viết sẵn ND bài tập 3 và phần gợi ý của BT 4 ( SGK ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:       
* HĐ 1: Ôn tập từ trái nghĩa.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK ).

- 1 HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.

- HS tự làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng làm.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

      đen - trắng, phải - trái, sáng - tối, xấu - tốt, hiền - dữ, ít - nhiều, gầy - béo.

- Củng cố KN nhận biết về từ trái nghĩa.
* HĐ 2: Ôn luyện về dấu chấm, dấu phẩy.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK ). 

- HS đọc yêu cầu của bài đọc cả đoạn văn - Cả lớp đọc thầm lại.
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn đoạn văn lên bảng và giải thích rõ yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở BT: chép lại đoạn văn vào vở và điền dấu câu vào mỗi ô trống. 
- 1 HS lên bảng điền. - HS nhận xét, chữa bài, GV nhận chốt lời giải đúng:
       Bé Sơn rất xinh. Da bé trắng hồng, má phinh phính, môi đỏ, tóc hoe vàng. Khi bé cười, cái miệng không răng toét rộng, trông yêu ơi là yêu !
- Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
* HĐ 3: Ôn luyện cách tổ chức câu thành bài.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 4 ( SGK ). 

- 1 HS đọc yêu cầu của bài và các gợi ý.
- GV nhắc HS: chọn viết về một em bé có thực; kể, tả sơ lược khoảng 3 - 5 câu về em bé theo các câu hỏi gợi ý; viết chân thật, câu văn rõ ràng, sáng sủa.

- Một số HS tiếp nối nhau nói tên em bé chọn kể, tả là ai.

- HS tự làm bài vào vở - Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết.

- Cả lớp và GV nhận xét về ND, cách diễn đạt, đặt câu, ... 

- GV chấm , khen một số bài viết tốt – Tuyên dương HS.

- Củng cố cách tổ chức câu thành bài.
* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng.
- Nhắc HS ghi nhớ KT về từ trái nghĩa, cách sử dụng dấu câu và cách tổ chức các câu thành bài.

                                     Tiết 2:                  luyện từ và câu  
Kiểm tra định kì cuối học kì 2

( PHẦN KIỂM TRA ĐỌC )
I. Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra, đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, KN hiểu; KN LTVC của HS ở cuối HK 2.

- HS đọc, hiểu ND bài và làm đúng các bài tập theo yêu cầu.
- HS có ý thức tự giác làm bài.
II. chuẩn bị:    

- Đề bài kiểm tra; phiếu ghi tên các bài tập đọc.

- Giấy kiểm tra.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Kiểm tra đọc thành tiếng.

- GV dùng phiếu ghi tên các bài tập đọc theo yêu cầu trong đề.

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài TĐ, xem lại bài 2, 3 phút, sau đó đọc bài theo yêu cầu trong phiếu đã chỉ định.

( Yêu cầu: đọc rõ ràng, rành mạch, phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút )

- GV nêu câu hỏi về ND bài đọc, HS trả lời.

- GV đánh giá, cho điểm. 

* HĐ 2: Kiểm tra đọc thầm và làm bài tập.
- GVphát đề cho từng HS + đọc cho HS soát lại đề. 

- GV nhắc nhở HS nề nếp làm bài.
- HS làm bài, GV bao quát lớp.
* HĐ 3: GV thu bài, chấm. 

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết kiểm tra. 


- Nhắc nhở HS tiếp tục ôn luyện các bài TĐ đã học, ôn luyện KT về LTVC.

                                           Tiết 3:                         Toán      
T.174: luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết so sánh các số; Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có 3 chữ số; Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài.

- Rèn KN so sánh các số; KN làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100; KN giải bài toán về ít hơn.

- HS tích cực, chủ động học toán.

II. chuẩn bị: 

- Một miếng bìa cắt thành hình tam giác như ở BT 5 ( SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc thuộc lòng các bảng nhân, bảng chia đã học.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.181 ) rồi chữa bài.

+ Bài 2: - HS tự làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài. GV yêu cầu một số HS giải thích cách làm.
- Củng cố về so sánh các số trong phạm vi 1000.
+ Bài 3: - HS tự đặt tính rồi tính KQ vào vở, một số HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV hỏi để củng cố cho HS về cách đặt tính và tính. 

+ Bài 4: - HS tự đọc, ghi tóm tắt và trình bày lời giải của bài toán.

- 1 HS lên bảng trình bày. - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách giải bài toán về ít hơn.

+ Bài 1: ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): - HS tự làm bài: Tính nhẩm theo cột rồi nêu miệng KQ - yêu cầu HS nêu đặc điểm của số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia.
- Củng cố cho HS về nhân, chia trong bảng, về đặc điểm của số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia ( cột 3 ).
+ Bài 5 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV HDHS: đo lần lượt độ dài từng cạnh của hình tam giác rồi ghi lại các số đo đó sau đó tính chu vi của hình tam giác.

- HS tự làm bài. GV mời 1 HS lên bảng đo rồi tính.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về tính chu vi của hình tam giác.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Củng cố KT về so sánh các số; về cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; cộng trừ không nhớ trong phạm vi 1000 và giải bài toán về ít hơn.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HS ôn các bảng nhân, chia đã học.


                        Tiết 4:                       tự nhiên và xã hội
Ôn tập về tự nhiên ( tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục giúp HS hệ thống lại những kiến thức về tự nhiên: Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao.

- HS có KN quan sát và trình bày những hiểu biết của mình về TN: Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao.

- HS ham tìm hiểu về tự nhiên, yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II. chuẩn bị:
- Kịch bản ( SGV - T.95; 96 ).

- HS: Quan sát thiên nhiên: Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao.

III. Các hoạt động dạy học: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS kể tên một số cây sống trên cạn, một số cây sống dưới nước, một số cây vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

- Kể tên một số con vật sống trên cạn, một số con vật sống dưới nước.

2. Bài mới:         
a. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:

* HĐ 1:  Trò chơi " Du hành vũ trụ ".

+ Mục tiêu: Củng cố những hiểu biết về Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao.
+ Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm:

. Nhóm 1: Tìm hiểu về Mặt Trời.

. Nhóm 2: Tìm hiểu về Mặt Trăng.

. Nhóm 3: Tìm hiểu về các vì sao.

- GV gợi ý để HS đóng vai theo kịch bản ( SGV - T. 95, 96 ).

- Từng nhóm sẽ tiến hành phân vai và hội ý về lời thoại, sau đó thực hành chơi theo nhóm 
( HS có quyền sáng tạo riêng dựa trên kiến thức các em đã học ).

- Các nhóm lần lượt trình bày trước lớp. GV khen sự sáng tạo của HS.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập. 

- Nhắc HS tiếp tục tìm hiểu về thiên nhiên: Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao.


                                                                             Ngày soạn: 04 - 5 - 2018
                                                                                         Ngày dạy: Thứ sáu ngày 11 - 5 - 2018
                  Buổi sáng:

                                   Tiết 1:                   Tập làm văn                          
Kiểm tra định kì cuối học kì 2

( PHẦN KIỂM TRA VIẾT )
I. Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra, đánh giá kĩ năng nghe - viết chính tả và KN làm văn của HS ở cuối HK 2.

- HS nghe - viết đúng bài chính tả và viết được bài văn theo yêu cầu.
- HS có ý thức tự giác làm bài.
II. chuẩn bị: - Đề bài kiểm tra
III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Kiểm tra viết chính tả.

- GV đọc cho HS viết bài chính tả theo yêu cầu. 
- GV đọc cho HS soát lại bài.

* HĐ 2: KT làm bài TLV.

- GV nhắc HS đọc kĩ yêu cầu của bài rồi làm bài.

- HS tự suy nghĩ, làm bài. GV bao quát lớp.
* HĐ 3: GV thu bài, chấm. 

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết kiểm tra. 


- Nhắc nhở HS ôn bài.

                                          Tiết 2:                        Toán 
T.175: kiểm tra định kì cuối học kì 2
I. Mục đích yêu cầu:

-  Kiểm tra, đánh giá KQ học tập bộ môn của HS ở cuối HK 2.
- HS nắm chắc KT, vận dụng làm tốt các BT theo yêu cầu.

- HS có ý thức tự giác làm bài.

II. Chuẩn bị: 

- Đề bài kiểm tra.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Giao đề. 

- GV phát đề cho HS.

- Đọc cho HS soát lại đề.

- GV nhắc nhở HS nề nếp làm bài.

* HĐ 2: HS làm bài. 

* HĐ 3: GV thu bài, chấm. 

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò. 

- GV nhận xét ý thức làm bài của HS.

- Dặn HS ôn lại các KT đã học trong chương trình Toán 2.

                         

                                       Tiết 3:                    Sinh hoạt
                                                    sinh hoạt lớp
I. Mục đích yêu cầu:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn , lớp về các  HĐGD trong tuần, học kỳ. HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 
1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các hoạt động trong tuần.
+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong học kỳ 2.

* Ưu điểm:...…………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:…..………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5. Bình bầu thi đua năm học.

………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Sinh hoạt văn nghệ.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


     Buổi chiều:

                                  Tiết 1:                     tiếng việt ( * )  

  ôn tập: Kể ngắn về CÂY CỐI 
I. Mục đích yêu cầu:

- HS viết được một đoạn văn ngắn về một loại cây theo yêu cầu. 

- Rèn kĩ năng kể ngắn về cây cối.

- GDHS ý thức trồng và bảo vệ cây.

II. chuẩn bị:

- Bảng phụ ghi sẵn các câu hỏi gợi ý.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập kể ngắn về cây cối.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập sau:
Viết một đoạn văn ngắn kể về một loài cây mà em thích theo các câu hỏi gợi ý sau:
a) Đó là cây gì, trồng ở đâu ?

b) Hình dáng cây như thế nào ?

c) Cây có lợi ích gì ?

- 1 HS đọc yêu cầu của bài và đọc các gợi ý. Cả lớp đọc thầm.

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài và nêu yêu cầu đối với HS: 

+ Kể tự nhiên theo 1 trong 2 cách: . Kể dựa sát theo từng câu hỏi gợi ý.

. Kể không dựa hoàn toàn vào các câu hỏi gợi ý .
+ Khi viết phải chú ý đặt câu đúng, sử dụng dấu chấm, dấu phẩy đúng chỗ, biết nối kết các câu thành bài văn.

- 4, 5 HS nãi về một loài cây mà em chọn kể.

- HS tự viết bài vào vở. GV bao quát lớp, giúp HS hoàn thành bài.

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết của mình.
- Cả lớp và GV nhận xét, GV khen một số bài viết tốt.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS liên hệ nói vÒ ý thức trồng và bảo vệ cây cối.
- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS VN tiếp tục hoàn chỉnh bài viết ( những em chưa xong ), những HS viết chưa đạt, VN viết lại.

                                      Tiết 2:                     tiếng việt ( * )  

  ôn tập: Kể ngắn về người thân 
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết kể về nghề nghiệp của một người thân theo các câu hỏi gợi ý; Biết viết lại được những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn đơn giản, chân thật. 

- Rèn kĩ năng nói, viết kể ngắn về người thân.

- GDHS tình cảm yêu quý những người thân.

II. chuẩn bị:

- Bảng phụ ghi sẵn các câu hỏi gợi ý.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập kể về người thân.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập sau:
Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em ( ông, bà, bố, mẹ, chú hoặc dì, ... ) theo các câu hỏi gợi ý sau:
a) Ông ( bà, bố, mẹ, chú, dì, ... ) của em làm nghề gì ?

b) Hằng ngày, ông ( bà,  bố,  mẹ, chú, dì, ... ) làm những việc gì ?

c) Những việc ấy có ích như thế nào ?

d) Tình cảm của em đối với ông ( bà, bố, mẹ, chú, dì, … ) ra sao ?
- 1 HS đọc yêu cầu của bài và đọc các gợi ý. Cả lớp đọc thầm.

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài và nêu yêu cầu đối với HS: 

+ Kể tự nhiên theo 1 trong 2 cách: . Kể dựa sát theo từng câu hỏi gợi ý.

. Kể không dựa hoàn toàn vào các câu hỏi gợi ý ( có thể kể kĩ hơn. VD: nói về tình cảm với nghề nghiệp, sự tín nhiệm của người khác với người thân, ... )

+ Khi viết phải chú ý đặt câu đúng, sử dụng dấu chấm, dấu phẩy đúng chỗ, biết nối kết các câu thành bài văn.

- 4, 5 HS nói người thân của em chọn kể là ai.

- HS tự viết bài vào vở. GV bao quát lớp, giúp HS hoàn thành bài.

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết của mình.
- Cả lớp và GV nhận xét, GV khen một số bài viết tốt.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS liên hệ nói về tình cảm đối với người thân.

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS VN tiếp tục hoàn chỉnh bài viết ( những em chưa xong ), những HS viết chưa đạt, VN viết lại.
                                       Tiết 3:                        Toán ( * )     
Ôn tập về giải toán ( tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố KN giải toán về tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

- Rèn KN thực hành giải toán về tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: 

- Nội dung một số BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Ôn tập giải toán về tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

GV Tổ chức, HDHS làm các bài tập sau rồi chữa bài.

+ Bài 1: Tìm x.

                 a) x  + 38 = 72                          b) x  -  25 = 32

                    24 +  x  = 56                             70 -  x   = 20

                 c) x + 25 = 100    ;        x - 37 = 54    ;       63 - x = 38.
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS xác định từng thành phần cần tìm trong mỗi phép tính, nêu cách tìm.

- HS tự làm vào vở, một số HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN tìm số hạng chưa biết trong phép cộng, tìm số bị trừ, số trừ chưa biết trong phép trừ.                    

+ Bài 2: Tìm y.

                 a) y  x  4  = 32                          b) y :  6  = 5

                     3  x  y  = 27                              y :  5   = 4

                 c) y  x  5 =  25 x 1                        y : 5  =  0  x  4
- Các bước tiến hành tương tự bài 1.

- Củng cố KN tìm thừa số trong phép nhân, tìm số bị chia trong phép chia.                    

+ Bài 3: Có một số bông hoa cắm đều vào 7 lọ, mỗi lọ có 5 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV cùng HS phân tích đề toán.

- HS  xác định dạng toán ( Tìm số bị chia chưa biết ), Nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt rồi trình bày lời giải của bài toán vào vở, 1 HS làm bài  trên bảng.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán bằng 1 phép nhân.   

+ Bài 4: Có 32 học sinh, chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi chia được mấy nhóm học sinh ?

- Tương tự bài 3, HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán bằng 1 phép chia.   

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học; Tuyên dương những HS tích cực học tập. 
- Dặn HSVN tiếp tục ôn lại cách tìm các thành phần chưa biết trong phép tính.
              Buổi chiều:


                                         Tiết 2:                          Toán (*)                          
   ôn tập về giải toán
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS  củng cố KN thực hành giải toán về phép cộng và phép trừ.

- HS thực hành giải toán liên quan đến phép cộng và phép trừ.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- Nội dung các BT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT sau rồi chữa bài.

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)      536  +  143                435  +  132                 312  +  157                 687  +  211                   
b)      765  -  342                 546  -   225                 438  -  206                  489  -   263
- HS nêu yêu cầu của bài.

- 2 HS làm mẫu ( Phần a, b - cột 1 ), nêu miệng cách thực hiện.

- GV củng cố KT về cộng, trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số trong phạm vi 1000.

- Tương tự các phần còn lại, HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN về cộng, trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số trong phạm vi 1000.

+ Bài 2: Mảnh vải trắng dài 245 cm, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải trắng 112 cm. Hỏi mảnh vải xanh dài bao nhiêu dm ?
- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán, xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng làm bài. 

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về nhiều hơn. 

+ Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 435 kg đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 112 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

- Các bước tiến hành tương tự bài 2.
- Củng cố KN trình bày giải bài toán về ít hơn. 

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- Củng cố KT về cộng, trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số trong phạm vi 1000, cách giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ cách giải các dạng toán đã học.

                                          Tiết 3:                     chính tả ( * )     
   HOA MAI VÀNG
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả “ Hoa mai vàng “ ( Tiếng Việt 2 – Tập 2 – T. 145 ). Viết đúng các tiếng có âm đầu l - n; s - x; ch - tr.
- Rèn KN nghe - viết chính tả. 

- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- HS: Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:       
* H§ 1: HD HS nghe – viÕt.
- GV đọc mẫu bài viết 1 lần, 3 HS đọc lại. 

- HS đọc thầm, tìm những tiếng khó mà HS hay nhầm lẫn khi viết.
- GV đọc cho HS viết ở bảng con: năm cánh, nụ mai, nở - lụa; ngời xanh, sắp nở, xòe ra, một chút – trút lá.- kết hợp sửa sai cho HS.
- GV đọc cho HS viết bài.
- HS đổi chéo vở để soát lỗi.

- GV chấm 1 / 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS nêu ND bài viết. GV chốt: Tả vẻ đẹp của hoa mai vàng.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài tốt. 
       Buổi chiều:
                                      Tiết 3:                           Toán (*)    
 luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập, củng cố KT về các bảng nhân, chia đã học; về phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; và cộng, trừ không nhớ các số có 3 chữ số; về tính chu vi hình tam giác và giải bài toán về nhiều hơn.
- Rèn KN tính nhẩm vận dụng các bảng nhân, chia đã học; KN làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100; KN tính chu vi hình tam giác và giải bài toán về nhiều hơn.
- HS tích cực, chủ động học toán.

II. chuẩn bị: 

- Nội dung các BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 ( Vở Bt Toán in - T.101 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự làm bài: Tính nhẩm theo cột rồi nêu miệng KQ.

- Củng cố cho HS về nhân, chia trong bảng.

+ Bài 2: - HS tự đặt tính rồi tính KQ vào vở, một số HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV hỏi để củng cố cho HS về cách đặt tính và tính, Khắc sâu KT về cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 và cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000. 

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài. 1 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về tính chu vi của hình tam giác.
+ Bài 4: - HS tự đọc, ghi tóm tắt và trình bày lời giải của bài toán.

- 1 HS lên bảng trình bày. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

* HĐ 2:  Củng cố, dặn dò. 

- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ các bảng nhân, chia đã học.


                             Tiết 2:                            luyện viết

bài 35: ôn Luyện các chữ hoa: A, M, N, Q, v ( kiểu 2 - tiếp )

I. mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục ôn luyện viết các chữ hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ).

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- GV : Mẫu chữ viết hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ).

- HS: Vở ô li để luyện viết.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:  - HS viết ở bảng con các chữ: A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ). 
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện viết các chữ hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ).
- HS lần lượt nhắc lại cấu tạo của các chữ hoa: A, M, N, Q, V ( kiểu 2 ).  
- GV nêu yêu cầu viết: mỗi chữ - viết 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ.

- HS luyện viết vào vở ô li theo yêu cầu trên. GV theo dõi, uốn nắn thêm cho những HS viết chậm, còn lúng túng.

* HĐ 2: HS luyện viết các câu ứng dụng.
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: 

+ An cư lạc nghiệp.

+ Một lòng một dạ.

+ Nói ít làm nhiều.

+ Quê cha đất tổ.

+ Việc nhỏ nghĩa lớn.
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết các câu ứng dụng vào vở ô li ( mỗi câu - viết 2 dòng ).

- GV theo dõi, uốn nắn và HD thêm cho những HS còn lúng túng.
* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa ( kiểu 2 ) đã học.

                  Tiết 3:                          hoạt động ngoài giờ lên lớp
BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG SINH NHẬT bác hồ

I. Mục đích yêu cầu:
 - HS  biết hát, múa, biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi về Bác Hồ.
 - HS tự tin khi biểu diễn.

 - GDHS lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ.

 II. CHUẨN BỊ:

 - Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện kể về Bác Hồ.

 III. Các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Tập biểu diễn trong nhóm.

- GV HD HS lựa chọn các bài hát, múa, các bài thơ có nội dung ca ngợi về Bác Hồ.

- HS lựa chọn các tiết mục rồi tập biểu diễn trong nhóm.

- GV bao quát, HD thêm cho các nhóm.
 * HĐ 2: Thi biểu diễn trước lớp.
 - Từng nhóm lần lượt tham gia biểu diễn các tiết mục của nhóm mình lựa chọn. 

 - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét -> bình chọn nhóm có tiết mục hay, đặc sắc và biểu diễn tốt để tuyên dương.
* HĐ 3:  Củng cố, dặn dò.
 - HS liên hệ nói về tình cảm và lòng biết ơn đối với Bác.

 - GV nhận xét tiết học. Dặn HS VN tìm thêm các bài hát, múa ca ngợi về Bác Hồ, tập biểu diễn cho người thân.

âm nhạc

  ôn tập và biểu diễn các bài hát đã học. 

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập một số bài hát đã học ở HK II và tập biểu diễn một vài bài hát đó.

- HS biết biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- HS yêu thích âm nhạc.

II. chuẩn bị:

- Nhạc cụ, băng nhạc.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS kể tên các bài hát đã học ở HK II.

2. Bài mới: 

a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Ôn tập các bài hát đã học ở HK II. 

+ Bài Trên con đường đến trường - Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu.   

+ Bài Hoa lá mùa xuân - Nhạc và lời: Hoàng Hà.

+ Bài Chú chim nhỏ dễ thương - Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh.

+ Bài Chim chích bông - Nhạc: Văn Dung - Lời: Thơ Nguyễn Viết Bình.
+ Bài Chú ếch con - Nhạc và Lời: Phan Nhân.

+ Bài  Bắc kim thang - Dân ca Nam Bộ - Lời mới: Việt Anh
- GV tổ chức cho HS ôn luyện theo từng bài.

- HS luyện hát tập thể, hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát.

* HĐ 2: Thi biểu diễn.

- GV tổ chức cho HS thi biểu diễn theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cả lớp, GV tuyên dư​ơng, khen ngợi những HS hát đúng, biểu diễn tốt.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại tên các bài hát. GV hỏi HS về tác giả của mỗi bài hát. 

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS về nhà tập hát lại bài hát nhiều lần cho thuộc, hát cho ngư​​ời thân nghe.

bài 32.

I. mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ hoa Q ( kiểu 2 - mẫu chữ nghiêng ) theo cỡ vừa và nhỏ; Biết viết các chữ và câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa Q ( kiểu 2 ). 

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- GV : Mẫu chữ viết hoa Q ( kiểu 2 -  mẫu chữ nghiêng ).

- HS: Vở luyện viết - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con các chữ: A, M, N ( kiểu 2 ). 
2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa Q ( kiểu 2 - mẫu chữ nghiêng ).

- GV cho HS quan sát chữ mẫu.
- HS khá, giỏi nhắc lại cấu tạo của chữ hoa: Q ( kiểu 2 ).

- GV viết mẫu + nhắc lại cách viết chữ hoa Q ( kiểu 2 ). 
- HS luyện viết chữ hoa Q ( kiểu 2 ) ở bảng con. GV theo dõi, uốn nắn thêm cho những HS viết chậm, còn lúng túng.

* HĐ 2: HD viết các chữ và câu ứng dụng.
- HS đọc từng câu ứng dụng trong bài, GV viết mẫu từng câu ứng dụng: 

+ Quân dân một lòng.

+ Quang Trung đại phá quân Thanh.
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Quân ở bảng con - GV theo dõi, uốn nắn.
* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ Viết 2 dòng chữ Q ( kiểu 2 ) cõ vừa, 2 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết 2 dòng chữ Quân cỡ nhỏ ( HS khá, giỏi viết 3 dòng ).

+ Viết 3 lần câu ứng dụng: Quân dân một lòng cỡ nhỏ ( HS khá, giỏi viết 5 lần ).

+ Viết 2 lần câu ứng dụng: Quang Trung đại phá quân Thanh cỡ nhỏ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa ( kiểu 2 ) đã học.

                                                            Ngày soạn: 12 - 5 - 2011                                                                           
                                                             Ngày dạy: Thứ tư - 19 - 5 - 2010.

                                 Tiết 1 + 2 + 3 ( Lớp 2C, 2B, 2A ):                

thể dục
Tiết 70: Tổng kết môn học.

 I. Mục đích yêu cầu:
- Tổng kết môn học. 

- HS nhắc lại một cách hệ thống những KT, KN đã học. Đánh giá được sự cố gắng, tiến bộ và một số hạn chế để HS phát huy và khắc phục trong năm học tiếp theo.

- HS có ý thức tự giác rèn luyện thân thể.

II. địa điểm, phương tiện: 

- Trong lớp học.

- Bảng hệ thống những KT, KN đã học ( như SGV - T. 139 ).

III. Các hoạt động dạy học:

1. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp phổ biến ND, yêu cầu giờ học: 1phút.
- HS đứng tại chỗ, vỗ tay và hát: 1 - 2 phút.

- GV tổ chức cho HS chơi TC: " Diệt các con vật có hại " : 1 - 2 phút.

2. Phần cơ bản: Trò chơi “ Tung bóng vào đích” : 18 - 20 phút.
- GV cùng HS hệ thống lại các ND đã học trong năm ( theo từng chương ).

- GV kết hợp ghi bảng:

	Đội hình đội ngũ
	Bài thể dục

 phát triển chung
	Bài tập

RLTTCB
	Trò chơi vận động

	1. Ôn:

-

-

2. Học mới:

-

-
	Các động tác:

-

-

-
	1. Ôn:

-

-

2. Học mới:

-

-
	1. Ôn:

-

-

2. Học mới:

-

-


- GV cho một số HS lên bục thực hành động tác ( xen kẽ các ND trên )

- GV đánh giá KQ học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm học đối với môn TD.

- Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới.

- Tuyên dương một số tổ, cá nhân.
3. Phần kết thúc:
- HS đứng tại chỗ, vỗ tay và hát: 2 - 3 phút .

- HS chơi trò chơi tự chọn:  1 - 2 phút.

- GV nhận xét giờ học. Dặn HSVN tự ôn tập trong hè, giữ vệ sinh và bảo đảm an toàn trong tập luyện.
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